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Sự ra đời của luật pháp sẽ là hành lang pháp lý cho 
phép, khuyến khích và bảo vệ những người làm công 
việc này và chống lại tình trạng buôn bán, thương mại 
hoá. 

Các Luật trên thế giới đều nêu rõ việc hiến mô, 
BPCT người để ghép là một hành động nhân đạo, cao 
cả, không mang tính thương mại và nghiêm cấm việc 
mua bán BPCT người. Cả hai hệ thống Luật, suy đoán 
đồng ý và chủ dộng đồng ý đều dựa trên nguyên lý "sự 
mong muốn của người chết là cơ sở quyết định và nó 
phải được tôn trọng" [5]. Một nghiên cứu tại Thổ Nhĩ Kỳ 
về Nhận thức và th i̧ độ của các sinh viên kỹ thuật y tế, 
nha, điều dưỡng, y khoa về việc hiến mô, tạng cho 
thấy một trong những lý do thường gặp cho việc không 
sẵn sàng hiến là do lo lắng về các hành vi bất hợp 
pháp [3]. 

7. Yếu tố kinh tế, thương mại hóa 
Qua trao đổi với cộng đồng, rất nhiều người dân lo 

ngại về tình trạng thương mại hóa trong việc cho nhận 
mô, BPCT người. Nhiều ý kiến cho rằng chỉ có người 
giàu mới được nhận mô, BPCT, còn người nghèo thì 
không thể nhận được vì không thể trang trải nổi chi phí 
cho một ca ghép như vậy. Người dân còn lo ngại về 
các tiêu cực xảy ra trong việc điều phối mô, BPCT. 
Theo đó, người nghèo là những người hiến, còn những 
người được nhận sẽ là chỉ là người giàu, người có địa vị 
xã hội, người thân quen với ngành y. Những lo ngại này 
nếu không được giải tỏa sẽ dẫn đến việc hiến mô, 
BPCT sẽ không nhận được sự chấp nhận thấp của 
cộng đồng. “Tôi thấy quan trọng nhất là các mô, BPCT 
sau khi hiến phải được bảo quản và sử dụng đúng mục 
đích. Tôi chỉ sợ sau này mình cho rồi, người ta chỉ lo 
đem ghép cho người giàu còn người nghèo không có 
tiền đành phải chờ chết” (Thảoluận nhóm người dân ở 
thành phố Hồ Chí Minh). 

Nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1998 
cho thấy có nhiều ý kiến nhấn mạnh tầm quan trọng 
của việc chống thương mại hóa việc hiến ghép mô, 
BPCT nhưng cần có chế độ đãi ngộ như miễn phí 
chăm sóc sức khỏe cho gia đình người hiến hay là 

khuyến khích bằng tiền như là một phần thưởng cho 
việc hiến [4].  

Kết luận và khuyến nghị  
1. Cần tập trung vào việc tuyên truyền vận động 

cộng đồng tình nguyện hiến mô, tạng sau khi chết. 
Việc tuyên truyền cần được làm bằng nhiều kênh 
truyền thông gián tiếp cũng như truyền thông trực tiếp 
tại cộng đồng với các hình thức đa dạng.  

2. Nhanh chóng thành lập Trung tâm điều phối 
quốc gia về hiến ghép và mạng lưới chân rết trong toàn 
quốc theo tinh thần Nghị định 56/2008/NĐ-CP ban 
hành ngày 29/4/2008. Hoàn thiện qui trình chuẩn từ khi 
hiến ghép cho đến khi ghép thành công cho bệnh 
nhân và các chăm sóc sức khỏe sau khi hiến/ghép. 
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đánh giá độ chính xác CỦA test tìm kháng nguyên trong phân (HpSA)  
để chẩn đoán Helicobacter pylori  
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TÓM TẮT  
Đề tài nghiên cứu được tiến hành trên 29 bệnh 

nhân soi dạ dày tại bệnh viện Hữu nghị (16 nam và 13 
nữ; tuổi trung bình là 44,311,2). Các bệnh nhân đều 
được nội soi và lấy sinh thiết để làm xét nghiệm 
Pyloritek test của Hoa Kỳ và mô bệnh học để chẩn 
đoán Helicobacter pylori (Hp). Đồng thời bệnh nhân 
được lấy phân để chẩn đoán Hp bằng test tìm kháng 
nguyên trong phân (HpSA - Helicobacter pylori Stool 
Antigen test) của Đức. Độ nhạy của test tìm kháng 
nguyên trong phân HpSA khi so với tiêu chuẩn vàng 
(kết hợp cả hai phương pháp Pyloritek test và mô bệnh 
học) là 85,7 % (95% CI: 78,4- 93,0%) và độ đặc hiệu là 
71,4%. (95% CI: 62,0-80.8%), độ chính xác 78,6%, gi  ̧

trị tiên lượng dương tính 77,9% (95% CI: 69,3 – 86,5%) 
và giá trị tiên lượng âm tính là 85,4% (95% CI: 78,1 – 
92,7%). Tóm lại: Test HpSA có thể sử dụng đáng tin 
cậy để chẩn đoán Hp trên thực tế lâm sàng khi bệnh 
nhân từ chối các phương pháp can thiệp để chẩn đoán 
Hp (thông qua nội soi và sinh thiết). Đặc biệt phương 
pháp này có ưu thế để theo dõi kết quả diệt Hp sau 
điều trị và để chẩn đoán Hp ở trẻ em. 

Summary 
Total of 29 patients (16 male và 13 female; Mean 

age 44,311,2) diagnosed at endoscopy had gastric 
biopsies for Pyloritek test made in USA and histology 
in order to diagnose Helicobacter pylori. The patient’s 
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stool samples were also taken in order to do the 
Helicobacter pylori stool antigen test (hpSA) for 
detection of Helicobacter pylori. The sensitivity of the 
Helicobacter pylori stool antigen test (hpSA) for 
detection of Helicobacter pylori (the gold standard 
Helicobacter pylori positive is both Pyloritek test and 
histology positive) is 85,7 % (95% CI: 78,4- 93,0%) 
and the specificity is 71,4%. (95% CI: 62,0-80.8%) the 
accuracy is 78,6%, the positive predictive value is 
77,9% (95% CI: 69,3 – 86,5%) and the negative 
predictive value is lµ 85,4% (95% CI: 78,1 – 92,7%). 
Conclusions: HpSA can be reliably used for 
dectection of Hp in the clinical practice, especially 
when endoscopy and biopsies were refused. This 
medthod of diagnosis will be advantagous to monitor 
the success of anti-Hp therapy and for diagnosis of Hp 
in children. 

Keywords: Helicobacter pylori; Diagnosis; 
Helicobacter pylori stool antigen test; HpSA. 

đặt vấn đề  
Để chẩn đoán Helicobacter pylori người ta có thể sử 

dụng một số phương pháp như: nghiệm pháp urease, 
phương pháp mô bệnh học, nuôi cấy, nghiệm pháp 
thở, phương pháp huyết thanh học từ bệnh phẩm máu 
hoặc phân [5,6]. Mỗi phương pháp đều có ưu điểm và 
nhược điểm riêng và được sử dụng theo yêu cầu cụ thể 
của lâm sàng. Test phân chẩn đoán Helicobacter pylori 
(Hp) dựa vào kháng nguyên của Hp (HpSA: 
Helicobacter pylori Stool Antigen test) là một phương 
pháp chẩn đoán không xâm nhập có thể sử dụng để 
chẩn đoán Hp cả trước và sau điều trị. Hiện nay, ở các 
bệnh viện Việt Nam, chủ yếu sử dụng các phương 
pháp xâm nhập để chẩn đoán Hp, các phương pháp 
không xâm nhập như nghiệm pháp thở, test phân chẩn 
đoán (HpSA) vẫn còn ít được áp dụng. Vì vậy chúng tôi 
tiến hành đề tài nghiên cứu này tại Bệnh viện Hữu Nghị 
nhằm bước đầu đánh giá độ nhạy, độ đặc hiệu, độ 
chính xác, giá trị tiên lượng âm tính và dương tính của 
test HpSA để chẩn đoán Hp trong thực tế lâm sàng. 

đối tượng và phương pháp 
Đối tượng:  
Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân:  
Có các dấu hiệu nghi ngờ bệnh lý dạ dày về lâm 

sàng 
Có dấu hiệu bất thường trên phim Xquang được chỉ 

định soi dạ dày tại bệnh viện Hữu nghị. 
Tiêu chuẩn loại bệnh nhân: 
+ Đã dùng kháng sinh trong vòng 1 tháng hoặc dùng 

ức chế bơm proton trong vòng 1 tuần tính đến ngày soi 
dạ dày (do khả năng gây ra phản ứng âm tính giả).  

+ Các bệnh nhân đã có phẫu thuật cắt 1 phần hay 
toàn bộ dạ dày. 

Phương pháp nghiên cứu: 
Đây là nghiên cứu tiến cứu, mô tả, cắt ngang. 
Nội soi dạ dày t  ̧tràng và sinh thiết: 
Dùng máy nội soi Olympus hoặc máy Pentax, mỗi 

bệnh nhân lấy 3 mẩu sinh thiết để chẩn đoán Hp bằng 
2 phương pháp: phương pháp mô bệnh học và phương 
pháp Pyloritek test. Kim sinh thiết và máy soi phải được 
triệt khuẩn bằng dung dịch Cidex sau mỗi một bệnh 
nhân và rửa sạch bằng nước.  

Phương pháp chẩn đoán Hp: 
a. Pyloritek test: 
Chúng tôi tiến hành nghiệm pháp urease bằng 

Pyloritek test của Hoa Kỳ là một thuốc thử sản xuất 
sẵn theo qui trình. Đọc kết quả trong vòng 5 - 30 phút. 
Nếu màu thuốc thử chuyển từ vàng sang đỏ, chứng tỏ 
nghiệm pháp dương tính. 

b. Phương pháp mô bệnh học: 
Kết quả mô bệnh học được xác định bởi một bác sỹ 

giải phẫu bệnh giàu kinh nghiệm. Nhuộm tiêu bản 
bắng phương pháp Hematoxylin-eosin và Giemsa cải 
tiến. Hp được xác định bằng hình dạng chữ S hoặc 
hình gậy cong từ 3-4 m trong lớp nhầy niêm mạc, dưới 
độ phóng đại 40-100 lần. 

c, Test phát hiện kháng nguyên trong phân chẩn 
đoán Hp (HpSA): 

Bệnh nhân đồng thời được lấy phân để chẩn đoán 
Hp bằng test HpSA - test phát hiện kháng nguyên 
trong phân của Đức. Quy trình được tiến hành theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất. Gi  ̧ trị OD (optical 
density)  0,120 là dương tính và < 0,100 là âm tính, từ 
0,100 đến 0,120 là nghi ngờ. 

d, Tiêu chuẩn vàng: 
Bệnh nhân được chẩn đoán Hp bằng cả 3 phương 

pháp Pyloritek test, phương pháp mô bệnh học và test 
HpSA. Chúng tôi đánh giá độ chính xác của test HpSA 
dựa vào tiêu chuẩn vàng lần lượt là Pyloritek test, 
phương pháp mô bệnh học hoặc kết hợp cả Pyloritek 
test và mô bệnh học.  

kết quả 
Tổng số có 29 b/n đáp ứng tiêu chuẩn chọn và loại 

trừ được chọn vào nghiên cứu (16 nam và 13 nữ; tuổi 
thấp nhất 18, cao nhất 66, tuổi trung bình là 44,311,2) 

1. Kết quả Pyloritek test và mô bệnh học: 
Bảng 1. Sự khác nhau về kết quả chẩn đoán Hp 

của các phương pháp Pyloritek test và mô bệnh học 

Pyloritek test Mô bệnh học Kết quả chung của cả hai 
phương pháp 

N N 8 
N P 2 
P P 16 
P N 3 

P: Hp dương tính; N: Hp âm tính 
Nhận xét: Có 5 bệnh nhân có kết quả không phù 

hợp giữa Pyloritek test và Mô bệnh học. 
2. Kết quả của test tìm kháng nguyên trong 

phân (HpSA): 
Bảng 2. Kết quả dương tính giả và âm tính giả của 

Hp SA chẩn đoán H. pylori khi so với tiêu chuẩn vàng 
Tiêu chuẩn vàng Dương tính giả (n) Âm tính giả (n) 

Pyloritek test 5 3 
Mô bệnh học 4 1 

Pyloritek + Mô bệnh học 3 1 
 
2. Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác, giá trị 

chẩn đoán dương tính (PPV), giá trị chẩn đoán âm 
tính (NPV) của HpSA so với tiêu chuẩn vàng: 

Bảng 3: So sánh độ chính xác của NPU tự pha chế 
với các phương pháp chẩn đoán H. pylori khác (n=29) 
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Tiêu chuẩn 
vàng 

Độ nhạy 
(%) 

Độ đặc 
hiệu (%) 

Độ chính 
xác (%) 

PPV 
(%) 

NPV 
(%) 

Pyloritek 
95% CI 

76,2 
67,4-85,1 

62,5 
52,4-72,6 69,4 70,5 

61,0-80,0 
75,5 

66,6-84,4 
Mô bệnh 

học 95% CI 
81,0 

72,9-89,1 
85,7 

78,4-93,0 
83,4 

 
86,9 

79,9-93,9 
84,1 

76,5-91,7 
Pyloritek + 
Mô bệnh 

học 95% CI 

85,7 
78,4 – 
93,0 

71,4 
62,0 – 
80,8 

78,6 
 

77,9 
69,3 – 
86,5 

85,4 
78,1 – 
92,7 

Độ nhạy của test HpSA khi so với tiêu chuẩn vàng 
(kết hợp cả hai phương pháp Pyloritek test và mô bệnh 
học) là 85,7 % (95% CI: 78,4- 93,0%) và độ đặc hiệu là 
71,4%. (95% CI: 62,0-80.8%). Giá trị tiên lượng dương 
tính 77,9% và giá trị tiên lượng âm tính là 85,4.  

bàn luận 
Nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy rằng trên 

thực tế lâm sàng luôn luôn có một số lượng bệnh nhân 
nhất định có kết quả không thống nhất giữa các 
phương pháp chẩn đoán Hp. Vì vậy, để tăng độ chính 
xác, chúng ta nên thực hiện ít nhất hai phương pháp 
chẩn đoán Hp đồng thời. 

Khi sử dụng tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán Hp là 
kết hợp kết quả của cả hai phương pháp (Pyloritek và 
mô bệnh học), nghiên cứu của chúng tôi đã cho kết 
quả: độ nhạy của test HpSA là 85,7 % (95% CI: 78,4- 
93,0%) và độ đặc hiệu là 71,4%. (95% CI: 62,0-
80.8%), độ chính xác 78,6%, giá trị tiên lượng dương 
tính 77,9% và giá trị tiên lượng âm tính là 85,4. Kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi hơi thấp hơn kết quả nghiên 
cứu của một số nghiên cứu khác ở nước ngoài [2,3]. 
Điều này có thể giải thích do số lượng nghiên cứu của 
chúng tôi còn hạn chế vì kinh phí và có thể do test 
HpSA chưa có ngưỡng chẩn đoán thật thống nhất giữa 
các nghiên cứu [3]. Gần đây, người ta đã sản xuất các 
test tìm kháng nguyên trong phân đơn dòng (ví dụ: 
Premier Platinum HpSA PLUS, Meridian Bioscience, 
Inc, USA) cho kết quả tốt hơn. 

Với độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác của test 
HpSA khoảng 80% là gi̧  trị có thể sử dụng đáng tin 
cậy để chẩn đoán Hp trên thực tế lâm sàng khi bệnh 
nhân từ chối các phương pháp can thiệp để chẩn đoán 

Hp (thông qua nội soi và sinh thiết). Đặc biệt phương 
pháp này đang được cho rất có ưu thế để theo dõi kết 
quả diệt Hp sau điều trị và để chẩn đoán Hp ở trẻ em. 

kết luận  
- Độ nhạy của test tìm kháng nguyên trong phân 

(HpSA) khi so với tiêu chuẩn vàng (kết hợp cả hai 
phương pháp Pyloritek test và mô bệnh học) là 85,7 % 
(95% CI: 78,4- 93,0%) và độ đặc hiệu là 71,4%. (95% 
CI: 62,0-80.8%), độ chính xác 78,6%, gi̧  trị tiên lượng 
dương tính 77,9% (95% CI: 69,3 – 86,5%) và gi̧  trị tiên 
lượng âm tính là 85,4% (95% CI: 78,1 – 92,7%).  

- Test HpSA có thể sử dụng đáng tin cậy để chẩn 
đoán Hp trên thực tế lâm sàng khi bệnh nhân từ chối 
các phương pháp can thiệp để chẩn đoán Hp (thông 
qua nội soi và sinh thiết). Đặc biệt phương pháp này có 
ưu thế để theo dõi kết quả diệt Hp sau điều trị và để 
chẩn đoán Hp ở trẻ em. 
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 ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ CỦA VIÊN NANG “THẤP KHỚP II” 
TRONG BỆNH VIÊM KHỚP DẠNG THẤP 

 

Trần Quốc Bình  
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Viêm khớp dạng thấp (VKDT) là bệnh thường gặp 

trong các bệnh khớp mạn tính. Bệnh thường gặp ở nữ 
(70-80%). Diễn biến bệnh mạn tính có những đợt tiến 
triển cấp, để lại hậu quả nặng nề là hạn chế vận động 
thậm chí là tàn phế, làm ảnh hưởng đến chất lượng 
cuộc sống, lao động sản xuất và là gánh nặng cho gia 
đình và xã hội [1]. YHHĐ có nhiều loại thuốc như nhóm 
steroid và non-steroid, thuốc điều trị cơ bản…những 
thuốc này tỏ ra có hiệu quả trong đợt cấp, giảm bớt 
biến chứng, Tuy nhiên nó cũng gây nhiều tác dụng 
không mong muốn khi dùng kéo dài. 

Theo YHCT, bệnh VKDT thuộc phạm vi chứng tý. 
Người xưa đã có những hiểu biết về nguyên nhân, cơ 
chế bệnh sinh và các phương pháp trị liệu chứng bệnh 

này [2,3]. Viên nang Thấp khớpII dựa trên bài thuốc 
kinh nghiệm của Bệnh viện YHCT Trung ương, đã 
được đưa vào nghiên cứu và điều trị nhiều bệnh nhân 
VKDT có kết quả tốt [4],[5], [6]. Để mở rộng nhiều khả 
năng lựa chọn thuốc YHCT trong điều trị VKDT, chúng 
tôi tiến hành đề tài này nhằm hai mục tiêu sau: Đánh 
giá tác dụng điều trị của viên nang “Thấp khớpII” trên 
bệnh nhân VKDT giai đoạn I,II trên lâm sàng và cận 
lâm sàng. Khảo sát tác dụng không mong muốn của 
viên nang “Thấp khớpII”. 

CHẤT LIỆU, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NC 
1. Chất liệu nghiên cứu: Bài thuốc nghiên cứu 

Viên nang “Thấp khớp II” 
Hy thiêm: 4g; Dây đau xương: 6g; Tầm xuân: 6g 


